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NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ Đ«NG 
thường niên năm tài chính 2010
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2010 Công ty cổ phần Sông Đà 10 diễn ra vào lúc 7h30 ngày 19  tháng 4 năm 2011 tại Hội trường trung tâm Hội Nghị quốc gia – Mỹ đình – Từ Liêm – Hà Nội.

Tham dự đại hội có 122 cổ đông và đại diện được uỷ quyền; chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 9.603.700 cổ phần tương ứng 82,1 % vốn điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông CTCP Sông Đà 10

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 cụ thể:
1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu chính như sau:

+ Tổng giá trị SXKD thực hiện 997,751/946,917 tỷ đồng đạt 103,3% kế hoạch năm 2010.

+ Giá trị đầu tư thực hiện 179,51/281,050 tỷ đồng đạt 64% KH năm.

+ Doanh thu thực hiện 823,256/861,238 tỷ đồng đạt 95,6% KH năm.

+ Nộp ngân sách thực hiện 57,194/63,133 tỷ đồng đạt 90,6% KH năm.

+ Lợi nhuận trước thuế thực hiện 102,943/104,581 tỷ đồng đạt 98,4% KH năm. 

+ Vốn chủ sở hữu thực hiện 433,498 tỷ đồng.

+ Vốn điều lệ đến 31/12/2010: 117,0 tỷ đồng.

+ Thu nhập bình quân CBCNV đạt 5,8 triệu đồng/tháng, đạt 109% kế hoạch năm.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chính như sau:

+ Tổng giá trị SXKD là: 1.047,7 tỷ đồng bằng 106% TH năm 2010

+ Giá trị đầu tư là: 189,81 tỷ đồng bằng 106% TH năm 2010

+ Doanh thu là: 1.050 tỷ đồng bằng 128% TH năm 2010.

+ Nộp ngân sách là: 80,125 tỷ đồng bằng 140% TH năm 2010.

+ Lợi nhuận trước thuế 112,641 tỷ đồng bằng 109% TH năm 2010  (Trong đó: Lợi nhuận xây lắp  95,1 tỷ đồng bằng 130% TH năm 2010) 

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu 10,7%.

- Vốn điều lệ: 210,6 tỷ đồng.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu 20,8%.

     + Thu nhập bình quân CBCNV 6,0 triệu đồng/ tháng bằng 106% thực hiện năm 2010.

     + Tỷ lệ trả cổ tức năm 2011 dự kiến là 18%. 

Biểu quyết chấp thuận với 9.603.700 cổ phần, đạt  100% số cổ phần hiện diện

ĐiÒu 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội.
Biểu quyết chấp thuận với  9.585.700 cổ phần, đạt  99,81% số cổ phần hiện diện

Điều 3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về  các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011.
Biểu quyết chấp thuận với 9.603.700 cổ phần, đạt 100 % số cổ phần hiện diện

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010. 

Biểu quyết chấp thuận với 9.585.700 cổ phần, đạt  99,81 % số cổ phần hiện diện

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

· Lợi nhuận thực hiện năm 2010


: 102.943.088.035 đồng.

+ Lợi nhuận CTCP Sông Đà 10


: 89.904.266.554 đồng.

+ Lợi ích tại CTCP Sông Đà 10.1 năm 2010
: 11.811.626.184 đồng.

+ Lợi ích tại CTCP Sông Đà 10.9


: 1.227.195.297 đồng.           

· Lợi nhuận kế toán trước thuế phân phối
: 92.554.582.645 đồng.

Trong đó: Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư không tính thuế:3.147.680.950 đồng.

Các khoản chi phí loại trừ( phải tính thuế TNDN )
: 62.065.306 đồng.

· Tổng thu nhập chịu thuế



: 89.469.867.001 đồng.

+ Thu nhập không được giảm thuế ( thuế suất 25% ): 17.957.369.774 đồng.

+ Thu nhập được giảm thuế ( thuế suất 12,5% )
: 71.512.497.227 đồng.

· Thuế thu nhập doanh nghiệp


: 22.367.466.750 đồng.

+ Thuế TNDN phải nộp



: 13.428.404.597 đồng.

+ Thuế TNDN được giảm bổ sung quỹ ĐT&PT
: 8.939.062.153 đồng.

· Lợi nhuận còn lại phân phối


: 70.187.115.895 đồng.

+ Thù lao TV HĐQT, BKS không điều hành
: 288.000.000 đồng.

+ Trích quỹ dự phòng tài chính ( 5%)

: 3.509.355.795 đồng.

+ Trích quỹ đầu tư phát triển



: 35.571.048.511 đồng.

( Tổng quỹ đầu tư và phát triển:

44.510.110.664 đồng ).

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận: 7.018.711.590 đồng
+ Trích thưởng BQL, BĐH



: 400.000.000 đồng.

+ Trả cổ tức bằng tiền mặt 20% vốn điều lệ
: 23.400.000.000 đồng.

Biểu quyết chấp thuận với 9.603.700 cổ phần, đạt  100 % số cổ phần hiện diện

Điều 6. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 và Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011:

Biểu quyết chấp thuận với 9.291.300 cổ phần, đạt  96,75 % số cổ phần hiện diện

Điều 7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.

· Đơn vị kiểm toán: ủy quyền cho Hội động quản trị Công ty chủ động lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán được UBCK nhà nước chấp thuận kiểm toán các tổ chức niêm yết.

· Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 và soát xét báo cáo bán niên.

· Phí kiểm toán: ủy quyền cho Hội đồng quyết định.

Địa điểm kiểm toán: Tại đơn vị.

Biểu quyết chấp thuận với 9.291.300 cổ phần, đạt 96,75 % số cổ phần hiện diện

Điều 8. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 117 tỷ đồng lên 210,6 tỷ đồng bằng phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

a. Mục đích tăng vốn:


Mục đÝch của việc phát hành cổ phiếu thưởng nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty từ 117.000.000.000 VNĐ lên 210.600.000.000 VNĐ để đ¸p ứng mức độ tăng trưởng và qui mô hoạt động ngày càng lớn của Công ty và gia tăng giá trị, khối lượng cổ phiếu cho các cổ đ«ng.

b. Thông tin về đợt phát hành:

Phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đ«ng hiện hữu bằng 80% vốn điều lệ.

· Tổng số cổ phần phát hành : 9.360.000 cổ phần (Chín triệu ba trăm sáu mươi nghìn cổ phần ) theo phương thức như sau :

· Đối tượng phát hành cổ phiếu thưởng: Phát hành cho Cổ đ«ng hiện hữu. Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được thực hiện quyền.
· Loại cổ phần:


Cổ phần phổ th«ng

· Mệnh giá:


10.000 đồng/cổ phần

· Số lượng cổ phần ph¸t hành: 9.360.000 cổ phần.

· Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 93.600.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín mươi ba tỷ sáu trăm triệu đồng )

· Tỷ lệ phân phối: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đ«ng hiện hữu theo tỷ lệ  10:8 
( Có nghĩa là cổ đ«ng sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách được nhận 8 cổ phiếu thưởng).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có), Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị bán cho các đối tượng khác với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số tiền thu được, công ty sẽ chuyển lại cho các cổ đông có cổ phiếu lẻ.
· Các hạn chế đợt phát hành: Toàn bộ số lượng cổ phiếu thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng.
· Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn quỹ thặng dư vốn trên báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2010.
· Vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt phát hành: 210.600.000.000 VNĐ
· Đăng ký, lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán khi kết thúc việc phát hành. 

c. ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị.
· Quyết định thời gian và địa điểm thực hiện đợt phát hành cổ phiếu thưởng
· Thực hiện các công việc khác đảm bảo đợt phát hành thành công.
· Thực hiện các thủ tục thay đổi và xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh theo số vốn mới.
· Sau khi có giấy phép đăng ký kinh doanh với số vốn mới, Đại hội đồng cổ đ«ng ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi điều 8 khoản 1 trong điều lệ hoạt động của Công ty. 

Biểu quyết chấp thuận với 9.291.300 cổ phần, đạt  96,75 % số cổ phần hiện diện
Điều 9. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2011-:-2015:
* Một số các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 5 năm.

1. Của tổ hợp Sông Đà 10.
· Tốc độ tăng trưởng giá trị SXKD bình quân hàng năm khoảng 13%.

· Tổng giá trị SXKD: 8.386 tỷ đồng, tương ứng với 419 triệu USD trong đó:

+
Giá trị xây lắp: 7.070 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng bình quân 84,3 % trong tổng giá trị SXKD.

+
Giá trị SXCN: 1.034 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng bình quân 12,4 % trong tổng giá trị SXKD.

+
Giá trị kinh doanh dịch vụ khác: 280 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng bình quân 3,3 % trong tổng giá trị SXKD.

· Doanh thu

: 8.244 tỷ đồng, tương đương với 412 triệu USD
· Nộp ngân sách

: 690 tỷ đồng, tương đương với 34 triệu USD.

· Lợi nhuận trước thuế
: 897 tỷ đồng, tương đương với 44,8 triệu USD.

· Lợi nhuận sau thuế
: 800 tỷ đồng, tương đương với 40 triệu USD.

· Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2015 khoảng: 883 tỷ đông, tương đương với 44 triêu USD

· Tổng tài sản đến 31/12/2015 khoảng 2.357 tỷ đồng, tương đương với 117,8 triệu USD.

· Giá trị đầu tư 

: 2.223 tỷ đồng, tương đương với 111 triệu USD

· Thu nhập bình quân CBCNV

: 6,4 triệu đồng/người/tháng.

· Lao động bình quân khoảng 5.900 người.

2. Của Công ty mẹ – Sông Đà 10.

· Tốc độ tăng trưởng giá trị SXKD bình quân hàng năm khoảng 13,3%.

· Tổng giá trị SXKD: 6.544 tỷ đồng, tương ứng với 327 triệu USD trong đó:

+
Giá trị xây lắp: 5.325 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng bình quân 81,4 % trong tổng giá trị SXKD.

+
Giá trị SXCN: 946 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng bình quân 14,5 % trong tổng giá trị SXKD.

+
Giá trị kinh doanh dịch vụ khác: 272 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng bình quân 4,2 % trong tổng giá trị SXKD.

· Doanh thu

: 6.591 tỷ đồng, tương đương với 329 triệu USD

· Nộp ngân sách

: 558 tỷ đồng, tương đương với 28 triệu USD.

· Lợi nhuận trước thuế
: 693 tỷ đồng, tương đương với 34,6 triệu USD.

· Lợi nhuận sau thuế
: 614 tỷ đồng, tương đương với 30,7 triệu USD.

· Vốn chủ sở hữu 31/12/2015 khoản
: 695 tỷ đông, tương đương với 34,7 triêu USD

· Vốn điều lệ năm 2015
: 350 tỷ đồng, tương đương 17,5 triệu USD.

· Hệ số nợ phải trả / vốn chủ sở hữu bình quân khoảng 1,7 lần.

· Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến bình quân hàng năm: 18%-:-20%.

· Giá trị đầu tư 

: 2.006 tỷ đồng, tương đương với 100 triệu USD

· Thu nhập bình quân CBCNV : 6  triệu đồng/người/tháng.

· Lao động bình quân khoảng 4.600 người đến 5.000 người.

** Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2015.

1. Của tổ hợp Sông Đà 10.

· Tổng giá trị SXKD: 2.153 tỷ đồng, tương ứng với 107 triệu USD trong đó:

+
Giá trị xây lắp: 1.609 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 74,7 % trong tổng giá trị SXKD, giảm 11% so với năm 2011 ( do tỷ trọng SXCN và dịch vụ tăng ).

+
Giá trị SXCN: 433 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 20 % trong tổng giá trị SXKD, tăng 16% so với năm 2011.

+
Giá trị kinh doanh dịch vụ khác: 110 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5,1 % trong tổng giá trị SXKD tăng 4,9 % so với năm 2011.

· Doanh thu

: 2.099 tỷ đồng, tương đương với 104,9 triệu USD.

· Nộp ngân sách

: 175 tỷ đồng, tương đương với 8,7 triệu USD.

· Lợi nhuận trước thuế
: 230 tỷ đồng, tương đương với 11,5 triệu USD.

· Lợi nhuận sau thuế
: 198,6 tỷ đồng, tương đương với 9,9 triệu USD.

· Vốn chủ sở hữu

: 883 tỷ đông, tương đương với 44 triêu USD

· Tổng tài sản 

: 2.357 tỷ đồng, tương đương với 117,8 triệu USD.

· Giá trị đầu tư 

: 570 tỷ đồng, tương đương với 28,5 triệu USD

· Thu nhập bình quân CBCNV

: 6,6 triệu đồng/người/tháng.

· Lao động bình quân khoảng 5.900 người.

2. Của công ty mẹ – Sông Đà 10.

· Tổng giá trị SXKD: 1.694 tỷ đồng, tương ứng với 84,7 triệu USD trong đó:

+
Giá trị xây lắp: 1.185 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 70 % trong tổng giá trị SXKD.

+
Giá trị SXCN: 401 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 23,6 % trong tổng giá trị SXKD.

+
Giá trị kinh doanh dịch vụ khác: 108 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,4 % trong tổng giá trị SXKD.

· Doanh thu

: 1.685 tỷ đồng, tương đương với 84 triệu USD.

· Nộp ngân sách

: 141 tỷ đồng, tương đương với 7 triệu USD.

· Lợi nhuận trước thuế
: 181 tỷ đồng, tương đương với 9 triệu USD.

· Lợi nhuận sau thuế
: 156 tỷ đồng, tương đương với 7,8 triệu USD.

· Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu
: 1,69 lần.

· Tổng tài sản 

: 1.867 tỷ đồng, tương đương với 93 triệu USD.

· Vốn điều lệ

: 350 tỷ đồng.

· Tổng vốn chủ sở hữu
: 695 tỷ đồng tương đương với 34,7 triệu USD.

· Dự kiến chia cổ tức
: 20%

· Giá trị đầu tư 

: 516 tỷ đồng, tương đương với 25,8 triệu USD

· Thu nhập bình quân CBCNV
: 6,7 triệu đồng/người/tháng.

· Lao động bình quân khoảng 5.000 người.

Biểu quyết chấp thuận với 9.291.300 cổ phần, đạt 96,75 % số cổ phần hiện diện.
Điều 10. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II ( 2011-:-2015 ).
1. Các ông ( bà ) có tên dưới đây đã được đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2.
+ Ông: Trần Ngọc Lan.

+ Ông: Vũ Văn Tính.

+ Ông: Nguyễn Văn Bảy.
+ Ông: Đậu Minh Lâm.
+ Bà: Nguyễn Thị Sự.
2. Các ông ( bà ) có tên dưới đây đã được đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu vào ban kiểm soát nhiệm kỳ 2:
+ Ông: Nguyễn Văn Thắng.
+ Ông: Vũ Thành Trung. 
+ Bà: Nguyễn Thị Huệ. 
Điều 12. Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 10.

	Nơi nhận:

 - Như điều 12;

 - Các cổ đông;

 - Sở GDCK Hà Nội;

 - Lưu TCHC, HĐQT.


	T/M ĐHĐ cổ đông

Công ty cổ phần Sông Đà 10

Chủ tọa – chủ tịch HĐQT
Trần Ngọc Lan
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